NS:......./......./2013

NG:....../......./2013
Tuần 20- Tiết 73,74
                                       Văn bản 

Nhớ rừng
                  <Thế Lữ>
A. Mục tiêu
1. Kiến thức: hs hiểu sơ giản về phong trào thơ Mới
-Chiều sâu tư tưởng yêu nước thầm kín của lớp thế hệ trí thức Tây học chán ghét thực tại , vươn tới cuộc sống tự do.

-Hình tượng nghệ thuật độc đáo , có nhiều ý nghĩa của bài thơ nhớ rừng.

2.Thái độ: Bồi dưỡng cho HS nhân cách sống, tâm hồn cao đẹp

3.Kỹ năng: 
-KNBD:

-nhận biết tác phẩm thơ lãng mạn
-Đọc diễn cảm tác phẩm thơ hiện đại viết theo bút pháp lãng mạn

-Phân tích được những chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong tác phẩm

-KNS:

-giao tiếp, suy nghĩ sáng tạo ,tự quản bản thân:quý trọng c/s ,sống có ý nghĩa...

B. Chuẩn bị
- SGK, SGV, giáo án, tài liệu tham khảo, bảng phụ, tranh minh hoạ.

C. Phương pháp
- Phương pháp vấn đáp, thuyết trình, giảng bình, khăn phủ bàn,,,,,học theo nhóm, động não
D. Tiến trình
I. ổn định tổ chức (1’)

II. Kiểm tra bài cũ (5’)
Kiểm tra sự chuẩn bị của hs

III. Bài mới
* Giới thiệu bài: Những năm 30 của TK XX, trên văn đàn VN diễn ra một cuộc cách mạng thơ ca mà kết quả là sự xuất hiện của phong trào Thơ mới (1932 – 1945). Đây là một phong trào thơ có tính chất lãng mạn tiểu tư sản bộc phát gắn liền với tên tuổi của Thế Lữ, Lưu Trọng Lư, Xuân Diệu, Huy Cận, Hàn Mạc Tử, Chế Lan Viên, Nguyễn Bính...Thế Lữ là người cắm ngọn cờ chiến thắng cho Thơ mới và là tác giả tiêu biểu nhất ở chặng ban đầu....

	Hoạt động 1 (6’) PPvấn đáp, thuyết trình
?) Nêu những hiểu biết của em về tác giả?

- 2 HS nêu -> GV chốt, bổ sung

- Tên gọi của ông ngoài việc chơi chữ còn ngụ ý: Là người lữ khách trên trần thế, chỉ biết đi tìm cái đẹp

“Tôi là người bộ hành phiêu lãng

Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi »

?) Hãy nêu nhận xét, đánh giá của em về tác phẩm?

- 2 HS –> GV chốt -> ghi

Hoạt động 2(30’) pp vấn đáp, nêu vấn đề 
*GV hướng dẫn đọc: giọng điệu thay đổi cho phù hợp với cảm xúc biểu hiện ở từng khổ thơ

- 3 HS đọc -> GV nhận xét, uốn nắn

?) Tìm những từ đồng nghĩa với “hổ”?

- Hùm, cọp, ông 30, chúa sơn lâm

?) Giải thích từ khó 1-> 10?

- 2 HS giải thích
	I.Tìm hiểu chung
1. Tác giả

- Nguyễn Thứ Lễ(1907 – 1989)

- Quê Bắc Ninh, ông là người mở đầu cho sự toàn thắng của phong trào Thơ mới và là người xây dựng nền móng cho nền kịch nói nước nhà.

2. Tác phẩm

- Là một trong những bài thơ tiêu biểu nhất của Thế Lữ và là tác phẩm góp phần mở đầu cho sự thắng lợi của thơ mới. 

II.Đọc, hiểu văn bản
1. Đọc, tìm hiểu chú thích



	? Xác định thể thơ? Đặc điểm?

- Thể thơ tự do, 8 chữ -> là sáng tạo của thơ mới

- Nhịp thơ thay đổi theo mạch cảm xúc

- Vần: liền ( 2 câu kế tiếp nhau)

?) Bài thơ có thể chia làm mấy đoạn? Nội dung?

- 5 đoạn:

+ Đoạn 1: Anh hùng thất thế (sa cơ)

+ Đoạn 2: Khúc trường ca dữ dội

+ Đoạn 3:  Sự tiếc nuối quá khứ huy hoàng

+ Đoạn 4:  Niềm uất hận trước thực tại tầm thường

+ Đoạn 5: Khát vọng tự do cháy bỏng

?) Để khắc hoạ hình tượng chúa sơn lâm, tác giả đã sử dụng thành công bút pháp tương phản đối lập. Hãy chỉ rõ?

- Cảnh hiện tại: K1 , K4

- Cảnh quá khứ: K2, 3

* HS đọc khổ thơ 1

?) Bài thơ mở đầu bằng tâm trạng của con hổ trong vườn bách thú. Tâm trạng đó như thế nào? Vì sao?

- Căm hờn, uất hận và bị sa cơ nên thay đổi hoàn cảnh

- Vì từ chúa sơn lâm nay là tù người bị giam cầm

- Từ chúa tể muôn loài nay phải ngang bầy cùng bọn tầm thường

- Từ cuộc đời tự do, nay mất tự do

?) Tâm trạng đó được diễn tả bằng những phương thức nào, biện pháp nghệ thuật gì? Tác dụng?

- Phép đối: con hổ nằm dài (buông xuôi) >< tâm trạng căm hờn bốc cao, chất chồng thành khối

- Trường từ vựng diễn tả tâm trạng: gậm – căm hờn – khinh 

=> uất hận vì bị giam cầm

* GV: Đây thực sự là một sự hạ nhục đối với loài hổ. Đau đớn, xót xa khi bị thay đổi vị thế từ được tôn thơ, sùng bái nay chỉ là “trò lạ mắt... chơi”...

?) Nhận xét gì về âm điệu của khổ thơ? Đặc biệt là 2 câu đầu?

- Sử dụng chủ yếu là thanh trắc ở câu 1 (đầu và cuối câu) -> diễn tả âm thanh chối tai, đặc quánh...

- Sử dụng chủ yếu thanh B ở câu 2 -> diễn tả sự buông xuôi là cách đặc tả chân dung đầy ấn tượng ở 2 câu đầu

* HS đọc Đoạn 4

* GV : Nếu §1 của bài thơ nói về sự đổi thay vị thế thì §4 nói về tâm trạng của con hổ khi phải đối mặt với cái mà nó không muốn. Đó là vườn bách thú

?) Cảnh vườn bách thú hiện lên như thế nào ? Nhận xét ?

- Hoa chăm, co xén...thấp kém -> cảnh đẹp và đủ nhưng tầm thường, nhạt nhẽo, không có linh hồn vì “học đòi bắt chước vẻ hoang vu”

?) Cách ngắt nhịp trong §4 muốn diễn tả điều gi ?

- Diễn tả sự chật chội, bị bó buộc, gò bó cần phải phá tung, khao khát phá cũi sổ lồng

?) Qua 2 §1, §4, em hiểu như thế nào về tâm trạng của con hổ khi bị giam cầm trong cũi sắt ?

- 3 HS -> GV chốt

* GV liên hệ : Cảnh vườn bách thú “tầm thường, giả dối” và tù túng chính là cái thực tại xã hội đương thời được cảm nhận bởi những tâm hồn lãng mạn. Thái độ ngao ngán, chán ghét cao độ đối với cảnh vườn bách thú của con hổ cũng chính là thái độ của họ đối với xã hội
	2. Thể loại, bố cục

- Thể thơ tự do

- Bố cục: 5 đoạn

3. Phân tích

a. Tâm trạng của con hổ khi ở vườn bách thú
- Hổ uất hận, ngao ngán, chán ghét thực tại tầm thường giả dối




IV. Củng cố(2’)

V. Hướng dẫn về nhà(1’)

- Học thuộc lòng §1, 4 và phân tích

- Chuẩn bị Đoạn 2, 3

? Phân tích từng đoạn làm toát lên tác dụng của khung cảnh thiên nhiên với hình ảnh con hổ trong khung cảnh đó

? Tập bình những câu thơ, hình ảnh thơ hay trong Đoạn 2, 3

E. Rút kinh nghiệm
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Nhớ rừng(tiếp)

<Thế Lữ>
A. Mục tiêu
- Như Tiết 73

B. Chuẩn bị
- Như Tiết 73

C. Phương pháp
- Phương pháp vấn đáp, thuyết trình, giảng bình.

D. Tiến trình
I. ổn định tổ chức (1’)

II. Kiểm tra bài cũ (5’)
? Đọc thuộc lòng Đoạn 1, Đoạn 4 bài thơ “Nhớ rừng” và phân tích?

III. Bài mới

* Giới thiệu bài: Khi ta phủ nhận cái trước mắt, cái tạm thời thì lối thoát chỉ có 2 hướng: trở về qáu khứ hoặc ngưỡng vọng tương lai. Con hổ trong bài thơ không có tương lai, nó chỉ có quá khứ. Quá khứ của nó hiện lên như thế nào...

	Hoạt động 1 (25’) PP vấn đáp , bình giảng

- HS đọc cả bài thơ

- HS đọc đoạn 2, 3

* GV: Đây là 2 đoạn hay nhất của bài thơ diễn tả nỗi nhớ da diết quá khứ vàng son của con hổ

?) Cảnh núi rừng xưa hiện lên trong nỗi nhớ của con hổ như thế nào? Chứng minh?

- Cảnh đẹp đẽ, hùng vĩ, cao cả. Tất cả đều rộng lớn, phi thường                  bóng cả    - lá gai    - cỏ hoa ko tên


cây già     - cỏ sắc    ko tuổi


gió gào ngàn


giọng nguốn hét núi

-> Điệp từ  “với” + 1 loạt  ĐT mạnh

?) Tác dụng của những thủ pháp nghệ thuật trên ?

- Vẽ lên cảnh núi rừng hoang vu, hùng vĩ, bí ẩn

*GV: Cảnh rừng thiêng hiện lên khi thì “bóng cả, cây già”, khi thì bóng tối âm thầm “lá gai cỏ sắc” rồi thì cỏ hoa không tên tuôi”. Ba cung bậc của tự nhiên gắn với độ trường cửu, vĩnh hằng, với hoang dã, âm u và cỏ hoa vô danh nhằm tôn vinh một nhân vật thần thánh

?) Trong cảnh núi rừng hùng vĩ đó, hình ảnh con hổ hiện lên như thế nào?

- Dõng dạc đường hoàng
oai phong, lẫm liệt

- Lượm tấm thân...vờn bóng...             vừa uy nghi, dũng

- Mắt thần: quắc -> mọi vật im hơi    mãnh vừa mềm mại...

?) Tác giả sử dụng nghệ thuật gì để khắc họa vẻ đẹp đó của hổ?

- Từ ngữ gợi tả: trường từ vựng chỉ hành động: bước, lượn, vờn, quắc

- Nhịp thơ: ngắn, dồn dập

- Hình ảnh đặc sắc, tạo hình: dõng dạc...

-> diễn tả cao độ vẻ đẹp và sức mạnh phi thường của con hổ thời quá khứ

* GV: Đoạn 2 đặc tả chân dung con hổ đang ngược thời gian, bơi trong dòng hoài niệm miên man, nhớ về thuở vàng son của mình

?) Đoạn 3 là 1 bộ tứ bình lộng lẫy. Hãy phân tích từng vẻ đẹp của nó?

- Giao cho 4 nhóm, mỗi nhóm một bức tranh

- Đại diện trình bày -> nhận xét -> GV chốt: tư thế của hổ

+ 1 thi sĩ: mơ màng đứng uống ánh trăng tan

+ 1 nhà hiền triết: lặng ngắm giang san ta đổi mới

+ 1 đế vương: tiếng chim ca giấc ngủ...bừng

+ 1 chúa tể: Ta đợi chết mảnh mặt trời...

?) ở đây tác giả đã dùng những thủ pháp nghệ thuật gì?

- Điệp ngữ: nào đâu, đâu -> diễn tả sự nuối tiếc khôn nguôi

- Đảo ngữ “Ta đợi chết...” -> tạo hình ảnh lớn lao...

- TN, hình ảnh thơ đẹp: họa lên cảnh núi rừng ở thời điểm nào cũng đẹp, hùng vĩ mà thơ mộng -> khắc họa tư thế lẫm liệt, kiên cường của chúa sơn lâm đầy uy lực

- Câu cảm, câu hỏi tu từ “Than ôi...” khép lại giấc mơ huy hoàng trong tiếng than u uất

*GV bình những câu thơ tuyệt bút: “nào đâu...tan” và “Đâu những chiều...”

* HS đọc § 5

?) Giấc mộng ngàn của hổ hướng về một không gian như thế nào?

- Oai linh, hùng vĩ, thênh thang...

?) Câu mở đầu và kết thúc § 5 có ý nghĩa gì?

- Bộc lộ trực tiếp nỗi nhớ tiếc cuộc sống tự do

?) Qua đây, em thấy con hổ khao khát điều gì?

- 2 HS -> GV chốt
	3. Phân tích
a. Tâm trạng của con hổ khi ở vườn bách thú
b) Nỗi nhớ thời oanh liệt của con hổ chúa sơn lâm

*. Cảnh núi rừng

- Cảnh rừng thiêng đẹp đẽ, hùng vĩ, cao cả, lớn lao, phi thường đầy bí ẩn

*. Hình ảnh chúa sơn lâm

- Oai phong, lẫm liệt vừa uy nghi, dũng mãnh, vừa mềm mại, uyển chuyển

c) Niềm khát khao của hổ

- Hổ khao khát được sống cuộc sống tự do



	Hoạt động 2 (7’) PP vấn đáp trình   bày một phút.
?) Hình ảnh con hổ biểu trưng cho lớp người nào?

- Những anh hùng sa cơ mà vẫn anh hùng, những người sống trong xã hội thực dân phong kiến ô nhục khao khát tự do

?) Hãy tổng kết giá trị nội dung của bài thơ?

- 3 HS -> GV chốt

?) Bài thơ có nhiều đặc sắc về nghệ thuật, hãy tổng kết lại?

- Cảm hứng lãng mạn: làm nên sức lôi cuốn chi phối các yếu tố nghệ thuật khác của bài thơ

- Hình tượng thơ có ý nghĩa biểu trưng: phù hợp với chủ đề, tiện cho việc nói lên cảm hứng lãng mạn

- Hình ảnh thơ giàu chất tạo hình: toát lên vẻ đẹp tráng lệ, khoáng đạt, phi thường, mơ mộng

- Ngôn ngữ và nhạc điệu phong phú: giàu sức biểu cảm, thể hiện “đắt” ý thơ

       2 HS đọc ghi nhớ
	4. Tổng kết
a. Nội dung:Bài thơ diễn tả sâu sắc nỗi chán ghét thực tại tầm thường, tù túng và niềm khao khát tự do mãnh liệt, khơi gợi lòng yêu nước của nhân dân

b. Nghệ thuật: Cảm hứng lãng mạn thể hiện qua hình tượng thơ giàu sức biểu trưng, hình ảnh thơ giàu chất tạo hình và ngôn ngữ, nhạc điệu thơ phong phú, linh hoạt

c.  Ghi nhí-SGK

	Hoạt động 3( 5’) KTkhăn phủ bàn 
- HS thảo luận nhóm

- GV lưu ý HS tham khảo ở vở bài tập
	IV. Luyện tập
1. BT 4 (7)

- Sức mạnh của cảm xúc

- Thơ lãng mạn: cảm xúc là yếu tố quan trọng hàng đầu kéo theo sự phù hợp của hình thức nghệ thuật


IV. Củng cố :1’đọc diễn cảm  bài thơ
V. Hướng dẫn về nhµ:1’(Thuyết trình)
- Học thuộc lòng § 2, 3, phân tích + Ghi nhớ

E. Rút kinh nghiệm
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    Ông đồ

                                        (Vũ Đình Liên)

A. Mục tiêu: 

1.Kiến thức:
- Sự đổi thay trong đời sống xã hội và sự tiếc nuối của  nhà thơ đối với những giá trị văn hoá cổ truyền của dân tộc đang ngày một mai một 
-Lối viết bình dị mà gợi cảm của nhà thơ trong bài thơ.
 2.Kĩ năng:
-KNBD: -Nhận biết đựoc tác phẩm thơ lãng mạn
-Đọc diễn cảm tác phẩm

-Phân tích được những chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong tác phẩm
-KNS:Trân trọng giá trị văn hóa dân tộc, giao tiếp, thuyết trình...
 3.Thái độ: GD sự trân trọng đối với những phong tục, những nét văn hoá truyền thống.

B. Chuẩn bị: 

 - GV : Nghiên cứu sgv, tài kiệu tham khảo, chân dung của Vũ Đình Liên 

 - Học sinh chuẩn bị trước bài, tìm đọc thơ của Vũ Đình Liên 

C. Phương pháp : Nêu vấn đề, thảo luận nhóm, thuyết trình giảng bình.

D. Tiến trình giờ dạy: 

I. ổn định:1p

II. Kiểm tra bài cũ : 5p. 

? Đọc thuộc lòng bài thơ " Nhớ rừng", nêu giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ? - Kiểm tra sự chuẩn bị bài của học sinh. 
III. Bài mới: 1p.
	Hoạt động 1:.8p  PP vấn đáp, thuyết trình
? Em hãy nêu những hiểu biết của mình về tác giả Vũ Đình Liên và về bài thơ Ông đồ  ?
-Học sinh trả lời, giáo viên bổ sung 

Vũ Đình Liên sinh tại Hà Nội, nhưng quê gốc ở thôn Châu Khê, xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Ông đỗ tú tài năm 1932, từng dạy học ở các trường: Trường tư thục Thăng Long, Trường Gia Long, Trường nữ sinh Hoài Đức để kiếm sống. Ông học thêm trường Luật đỗ bằngcử nhân, về sau vào làm công chức ở Nha Thương chính (còn gọi là sở Đoan) Hà Nội.

Năm 1936, ông được biết đến với bài thơ "Ông đồ" đăng trên báo Tinh Hoa.

Sau Cách mạng tháng Tám, ông tham gia giảng dạy nhiều năm và từng là chủ nhiệm khoa tiếng Pháp của Đại học Quốc gia Hà Nội [2].

Ngoài thơ ông còn hoạt động trong lĩnh vực lý luận, phê bình văn học và dịch thuật. Ông là hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam
-Một số bài thơ: Ông đồ, Lòng ta là những hàng thành quách cũ, Luỹ tre xanh, Người đàn bà điên ga Lưu xá...Sơ thảo lịch sử văn học Việt Nam (cùng Nhóm Lê Quý Đôn-1957) - Nguyễn Đình Chiểu (1957)
Thơ Baudelaire (dịch-1995)
Hoạt động 2: 25p  PP vấn đáp , bình giảng

GV nêu yêu cầu đọc của bài thơ 

-Giáo viên đọc một lượt 

-Gọi hai HS đọc lại bài thơ và nhận xét. 

? Theo em bài thơ có những phương thức biểu đạt nào 

- Phương thức: biểu cảm kết hợp với miêu tả và tự sự   vì bài thơ dựng lại hình ảnh ông đồ xưa và nay, từ đó tác giả bày tỏ niềm cảm thương chân thành của mình. 

? Bài thơ có năm khổ thơ diễn tả những ý lớn nào ? Các ý lớn đó nằm cụ thể ở những đoạn thơ nào ? Hãy tách văn bản theo các ý lớn đó ?

· Hình ảnh ông đồ thời xưa ( Khổ 1 và 2 )  

· Hình ảnh ông đồ thời tàn ( Khổ 3 và 4 )

· Nỗi lòng của tác giả ( Khổ 5 )

? Em hiểu gì về từ ông đồ ?

- Gv bổ sung theo nội dung trong sgv.

? Gọi học sinh đọc lại hai khổ  thơ đầu?. 

? Hình ảnh ông đồ gắn liền với thời điểm nào? Điều đó có ý nghĩa gì ? 

- Hoa đào là tín hiệu của mùa xuân  và tết cổ truyền của dân tộc. 

- Ông đồ có mặt giữa mùa đẹp vui, hạnh phúc của mọi người. 

? Sự lặp lại của thời gian Mỗi năm hoa đào nở,và con người Lại thấy ông đồ già với hành động Bày mực tàu giấy đỏ - Bên phố đông người qua  có ý nghĩa gì?

- Miêu tả sự xuất hiện đều đặn, hoà hợp giữa cảnh sắc ngày tết - mùa xuân với hình ảnh ông đồ viết chữ nho. 

? Một cảnh tượng như thế nào được gợi lên từ khổ thơ thứ nhất? 

- Một cảnh tượng hài hòa giữa thiên nhiên và con người, con người với con người có sức gợi niềm vui hạnh phúc .

? Theo dõi khổ thơ thứ hai và cho biết tài viết chữ của ông đồ được gợi tả qua những chi tiết nào ? 

? Hình dung nét chữ của ông đồ qua các hình ảnh so sánh : Hoa tay thảo những nét như phượng múa rồng      bay. Nét chữ ấy đã tạo cho ông đồ có một vị trí như thế nào trong con mắt người đời ?

- Quý trọng và mến mộ .

? Hai khổ thơ vừ đọc tạo thành một đoạn văn bản cho thấy ông đồ từng được hưởng một cuộc sống như thế nào ?

- CS' có niềm vui và hạnh phúc ( được sáng tạo, có ích với mọi người, được mọi người trọng vọng) 

? Đằng sau những lời thơ tái hiện hình ảnh ông đồ xưa, em đọc được cảm xúc nào của người viết lời thơ này ? - Quý trọng ông đồ ; quý trọng một nếp sống văn hóa của dân tộc : mến mộ chữ nho, nhà nho.

*. Củng cố (5’)
? Đọc diễn cảm hai khổ thơ đầu?

? Em hình dung như thế nào về cảnh tượng trong hai khổ thơ naỳ?

*. HDVN: Tiếp tục soạn phần còn lại.

Tiết 76:             
Hoạt động 1(35’)   PP vấn đáp , bình giảng

?Đọc hai khổ thơ 3-4

? Hãy phân tích hình ảnh ông đồ ngồi viết chữ nho ngày tết ở khổ thơ 3 và 4 ? 

- Vẫn là h/¶ ông đồ bày mực tàu giấy đỏ bên hè phố ngày tết nhưng khác hẳn ông đồ xưa : ngồi lặng lẽ không người hỏi đến trong nỗi buồn tủi, lãng quên. 

? Chỉ ra biện pháp tu từ trong đoạn thơ này và nêu tác dụng của nó ?

- Phép nhân hóa : giấy đỏ buồn, nghiên sầu như có linh hồn ; nỗi buồn tủi của ông đồ lan sang cả những vật vô tri vô giác - giấy đỏ phơi ra không có người đụng đến trở thành bẽ bàng, vô duyên ; mực không được dùng để viết trở thành nghiên sầu . 

? Theo em những câu thơ đó tả cảnh hay tả tình ? --Tả cảnh ngụ tình : là miêu tả mà mục đích chính là biểu cảm -> diễn tả nỗi cô đơn hiu hắt của ông đồ, bị bỏ rơi lạc lõng, bơ vơ .

? Đọc khổ thơ thứ 4?  Hình dung của em về ông đồ từ lời thơ :    Ông đồ vẫn ngồi đấy 

                 Qua đường không ai hay 

- Ông đồ hoàn toàn bị lãng quên 

- Lời thơ gợi tả hình ảnh ông đồ vẫn ngồi ở chỗ cũ trên hè phố, nhưng âm thầm, lặng lẽ trong sự thờ ¬ của mọi người. 

- Hình ảnh con người già nua, cô đơn lạc lõng giữa phố phường trong không khí tết đến xuân về đầy vui tươi náo nức. 

? Một cảnh tượng như thế nào được gợi lên từ lời thơ 

"Lá vàng rơi trên giấy .....bụi bay"? 

GV: Trên nền giấy đỏ không còn xuất hiện những nét chữ như rồng bay phượng múa mà là nơi rơi

rụng của những chiếc lá vàng . Tất cả như đang dần thấm lạnh bởi những hạt mưa bụi ngoài trời hắt vào 

-> Đó là một cảnh tượng thê lương, tiều tụy.

Lá vàng rơi là dấu hiệu cuối mùa thu . Mưa bụi bay là dấu hiệu mùa đông . Như vậy ông đồ đã kiên trì ngồi viết chữ qua mấy mùa.

?  H/ả Ông đồ vẫn ngồi đấy gợi cho em cảm nghĩ gì  

- Buồn thương cho ông đồ cũng như cho cả một lớp người đã trở nên lỗi thời .

- Buồn thương cho những gì đã từng là giá trị nay trở nên tàn tạ, bị rơi vào quên lãng .

? Khổ thơ thứ 4 này có sức lây lan nỗi buồn còn là nhờ nhạc điệu đặc biệt của nó . ở đây có sự phối hợp các dòng thơ có nhiều thanh bằng và cách hiệp vần rất chỉnh của  thể ngũ ngôn khiến nỗi buồn trở nên dàn trải, ngân vang trong lòng người đọc . Em hãy làm rõ điều này ?

- Hầu hết các tiếng của câu thứ hai và câu thứ 4 đều mang thanh bằng ( Ngoài đường mưa bụi bay...hay)

Cấu trúc này có sức diễn tả cảm xúc buồn thương kéo dài và ngân vang .

? Đọc khổ thơ cuối và cho biết : Có gì giống nhau và khác nhau trong hai chi tiết hoa đào và ông đồ ở khổ thơ này so với khổ thơ đầu ? 

- Giống nhau : đều xuất hiện hoa đào nở

- Khác nhau : Nếu ở khổ thơ đầu, ông đồ xuất hiện như một lệ thường ( Lại thấy ông đồ già ) thì ở khổ thơ cuối cùng không còn hình ảnh ông đồ ( Không thấy ông đồ xưa ) 

? Sự giống và khác nhau này có ý nghĩa gì ?

- Thiên nhiên vẫn tồn tại đẹp đẽ và bất biến 

- Con người thì không thế ; họ có thể trở thành xưa cũ . Ông đồ bây giờ đã trở thành xưa cũ 

? Theo em có cảm xúc nào ẩn chứa sau cái nhìn của tác giả ?- Tình xót thương 

? Cái nhìn đó chuyển vào bên trong xúc cảm để nhà thơ viết tiếp hai câu cuối : Những người muôn năm cũ ...Hãy diễn giải ý thơ : Hồn của những người muôn năm cũ ? 

- Hồn : Tâm hồn, tài hoa của con người có chữ nghĩa 

- Những người muôn năm cũ : Các nhà nho xưa.

 ? Sau câu thơ cảm thán này em đọc được nỗi lòng nào của tác giả ?
- Thương cảm cho những nhà nho danh giá một thời, nay bị lãng quên do thời cuộc đổi thay .

? Bằng những câu thơ cuối cùng của bài thơ, tác giả đã gieo vào lòng người đọc tình cảm nào ? - Thương tiếc những giá trị tinh thần tốt đẹp bị tàn tạ,  lãng quên. 

? Từ bài thơ ông đồ, em đồng  cảm với nỗi lòng nào của nhà thơ ?

- Niềm thương cảm đối với một lớp người đang tàn tạ ; nỗi nhớ thương cảnh cũ người xưa.

 Hoạt động 3: 5p. Tổng kết. ,trình bày một phút...
? Theo em, trong ba yếu tố sau, yếu tố nào làm thành sức cảm hóa lòng người ? Vì sao em xác định như thế?

- Niềm cảm thương ( cảnh cũ người xưa ) chân thành của tác giả ) 

- Lời thơ hàm xúc, giản dị, có ức gợi liên tưởng 

- Nhạc điệu âm vang của lời thơ .

- Vì : trong thơ trữ tình, xúc cảm chân thành là yêu cầu cơ bản, là linh hồn bài thơ 

?Ông đồ là một trong những bài thơ tiêu biểu . Từ đó em hiểu  thêm đặc điểm nào của  thơ  LMVN? - Nội dung nhân đạo; nỗi niềm hoài cổ .


	I. Tìm hiểu chung: 

1. Tác giả : ( 1913- 1996) Là một trong những nhà thơ lớp đầu của phong trào thơ mới . Thơ ông mang nặng lòng thương người và niềm hoài cổ. 

2. Tác phẩm : 

- "Ông đồ" là bài thơ tiêu biểu nhất cho hồn thơ giàu thương cảm của Vũ Đình Liên .

II.Đọc, hiểu văn bản

1.Đọc, chú thích: 

2. Kết cấu, bố cục

-  Bố cục : 3 phần 

3.  Phân tích :

a. Hình ảnh ông đồ thời xưa

- Ông đồ đã trở thành trung tâm của sự chú ý và ngưỡng mộ, trọng vọng của mọi người.

b. Hình ảnh ông đồ thời tàn

- Với phép nhân hóa, câu thơ tả cảnh ngụ tình diễn tả nỗi cô đơn hiu hắt của ông đồ, ông vẫn ngồi đấy nhưng âm thầm, lặng lẽ trong sự thờ ¬ của mọi người.

c. Nỗi lòng của tác giả
- Tác giả bộc lộ lòng  thương cảm cho những nhà nho danh giá một thời nay bị lãng quên do thời cuộc thay đổi, thương tiếc cho một giá trị tinh thần tốt đẹp bị tàn tạ, lãng quên .

4. Tổng kết: 

a. Nội dung: 
- Bài thơ đã thể hiện sâu sắc tình cảnh đáng thương của ông đồ, qua đó toát lên niềm cảm thương chân thành trước một lớp người đang tàn tạ và nỗi tiếc nhớ cảnh cũ người xưa.
b. Nghệ thuật:

Thể thơ ngũ ngônn bình dị mà cô đọng ...
c. Ghi nhí ( sgk ) 

III. Luyện tập
-Đọc diễn cảm bài thơ


IV. Cñng cè:2p

? Đọc diễn cảm bài thơ?

- Gv liên hệ: 1 số ng` quay trở lại với nét đẹp văn hoá chơi chữ và thờ chữ nho.

V. Hướng dẫn về nhà :3p

· Học thuộc lòng bài thơ. 

· Nắm vững giá trị nội dung nghệ thuật của bài thơ. 

· Tìm đọc một số bài thơ của tác giả ; sưu tầm tranh ông đồ. 

· Chuẩn bị sách vở và soạn bài "Nhớ rừng" - Kì II.

E. Rút kinh nghiệm: 

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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             Tuần 21, Tiết 77

                              Câu nghi vấn
A. Mục tiêu
	1.Kiến thức:
	- Giúp HS hiểu rõ đặc điểm hình thức của câu nghi vấn. Phân biệt câu nghi vấn với các kiểu câu khác
- Nắm vững chức năng chính của câu nghi vấn: dùng để hỏi

	2.Kỹ năng  : 
3.Thái độ: 

	-KNBD:

- Rèn kĩ năng sử dụng câu nghi vấn trong nói, viết cho phù hợp
-KNS:

-Ra quyết định, giao tiếp
-HS có ý thức sử dụng câu đúng mục đích nói




B. Chuẩn bị
- Giáo án, TLTK, bảng phụ
C. Phương pháp
- Phương pháp vấn đáp, thuyết trình, khăn phủ bàn,phân tích các tình huống mẫu, động não, thực hành có hướng dẫn, học theo nhóm......
D. Tiến trình

1- ổn định tổ chức (1’)

2- Kiểm tra bài cũ (5’): Kết hợp trong giờ
3- Bài mới (30’)

* Giới thiệu bài: ở các tiết trước ta đã tìm hiểu các câu đơn, câu ghép, đó là những kiểu câu được phân loại theo cấu tạo. Bên cạnh đó còn có những kiểu câu phân loại theo các đặc điểm hình thức ứng với mục đích nói năng của câu...

	Hoạt động 1(Vấn đáp, thuyết trình)
GV treo bảng phụ – HS đọc
?) Trong đoạn trích trên, câu nào là câu nghi vấn?

- 3 câu: sáng ngày...? Thế ­...? Hay là...?

?) Những đặc điểm hình thức nào cho biết đó là câu nghi vấn?

- Có dấu chấm hỏi

- Có những từ nghi vấn: có..không, (làm) sao, hay (là)

?) Các câu nghi vấn trên dùng để làm gì?

- Để hỏi: nêu điều chưa biết để được trả lời

?) Các từ “ai, gì, nào, như thế nào, bao nhiêu, đâu..” là từ loại gì? 
– Phụ từ

?) “ µ, ­, nhỉ, hử, hả, chứ, chăng” là từ loại gì?

- Tình thái từ

?) Từ “hay” là từ loại gì?

- Quan hệ từ chỉ ý lựa chọn

*GV: Đây là các từ loại thường dùng trong câu nghi vấn nên còn gọi là từ nghi vấn

?) Qua đây, em hiểu câu nghi vấn có đặc điểm gì về hình thức và chức năng?
- 3 HS nêu -> GV chốt -> 1 HS đọc ghi nhớêuê
	I. Đặc điểm và chức năng chính
1.Khảo sát, phân tích ngữ liệu
- 3 câu nghi vấn

- Hình thức: 

+ Dùng dấu chấm hỏi ở cuối câu

+ Dùng từ nghi vấn

- Chức năng: dùng để hỏi

 2. Ghi nhớ: SGK (11)

	Hoạt động 2(Thực hành,kt khăn phủ bàn))
- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập
- Chia 3 nhóm, mỗi nhóm 1 phần

- Phần (d) làm miệng

-> HS trình bày -> GV chữa

-  HS làm miệng

Trong Tiếng việt, tổ hợp “X cũng”: bao giỡ cũng có ý nghĩa khẳng định tuyệt đối

VD: Ai cũng nói thế -> Mọi người đều nói thế

Mỗi nhóm đặt một cặp câu hoặc làm vào phiếu học tập

- HS làm miệng

- HS làm miệng

- HS làm miệng


	II. Luyện tập
1. Bài tập 1 (11)
a) Chị khất...phải không?
b) Tại sao con người...thế

c) Văn là gì? Chương là gì?

d) Chú mình...đùa vui không? Đùa trò gì?

Cái gì thế? Chị Cốc...đấy hả?

=> Đặc điểm hình thức: dùng từ nghi vấn và dấu chấm hỏi

2. Bài tập 2 (12)

a) Căn cứ để xác định câu nghi vấn

- Có từ “hay” -> từ nghi vấn

b) Không thể thay từ “hay” bằng từ “hoặc” vì: câu sẽ sai ngữ pháp hoặc biến thành câu khác (câu trần thuật) có ý nghĩa khác hẳn

3. Bài tập 3 (13)

- Không thể đặt dấu ? ở các câu đó. Vì đó không phải là những câu nghi vấn

a) Ví dụ a, b: Các từ nghi vấn: có...không, tại sao: làm bổ ngữ trong câu

b) VD c, d: các từ nào (cũng), ai (cũng): là từ phiếm định

4. Bài tập 4 (13)

a) Hình thức: cặp từ: có...không

ý nghĩa: Hỏi thăm sức khỏe vào thời điểm hiện tại, không biết sức khỏe trước đó như thế nào

b) Hình thức: cặp từ: đã...chưa

ý nghĩa: Hỏi thăm sức khỏe thời điểm hiện tại, người hỏi biết rõ sức khỏe của người được hỏi trước đó không khỏe

5. Bài tập 5 (13)

* Khác biệt về hình thức: trật tự từ “bao giờ”

* Khác biệt về ý nghĩa

- Câu a: hỏi về thời điểm của một hành động sẽ diễn ra trong tương lai

- Câu b: hỏi về thời điểm của một hành động đã diễn ra...

6. Bài tập 6

a) Đúng -> hỏi để biết trọng lượng của xe

b) Sai -> chưa biết giá nên không thể nói đắt hay rẻ


4. Củng cè(Vấn đáp2p)
5. Hướng dẫn về nhµ(Thuyết trình1p)
- HS nêu đặc điểm hình thức, chức năng của câu nghi vấn, cho VD
- Học bài, hoàn thành bài tập

- Chuẩn bị: Câu nghi vấn (tiếp)

E. Rút kinh nghiệm 
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….
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  viết đoạn văn
Trong văn bản thuyết minh
A. Mục tiêu

1. Kiến thức: Giúp HS có kiến thức về đoạn văn , bài văn thuyết minh,những yêu cầu viết đoạn văn thuyết minh
2.Kĩ năng:

-KNBD:

-Xác định đựoc chủ đề , sắp xếp và phát triển ý khi viết đoạn văn thuyết minh

-Diễn đạt rõ ràng , chính xác

-Viết một đoạn văn thuyết minh có độ dài 90 chữ

-KNS:giao tiếp, thuyết trình, ....
3.Thái độ: giáo dục ý thức rèn luyện nghiêm túc

B. Chuẩn bị
- Giáo án, TLTK, bảng phụ
C. Phương pháp
- Phương pháp vấn đáp thuyết trình, thực hành viết tích cực.
D . Tiến trình

1- ổn định tổ chức (1’)

2- Kiểm tra bài cũ
? Em hiểu thế nào là đoạn văn? Vai trò của đoạn văn trong văn bản? Cấu tạo thường gặp?
- Đoạn văn thường diễn đạt một ý tương đối trọn vẹn, khi viêt lui vào đầu dòng.....
3- Bài mới (30’)

* Giới thiệu bài: Đoạn văn trong tiếng việt thường được cấu tạo theo kiểu: quy nap, song hành, móc xích...Riêng trong 2 đoạn văn quy nap, song hành bao giờ cũng có câu chủ đề nêu nội dung khái quát của toàn đoạn
	Hoạt động 1(Vấn đáp, thuyết trình)
GV treo bảng phụ -> HS đọc VD a
?) Theo em, câu nào là câu chủ đề của đoạn văn?  - Câu 1

?) Các câu còn lại có tác dụng giải thích, bổ sung như thế nào?

- Câu 2: cung cấp thông tin về lượng nước ngọt ít ỏi

- Câu 3: Cho biết lượng nước ấy bị ô nhiễm

- Câu 4: Nêu sự thiếu nước ở các nước trên thế giới 3

- Câu 5: Dự báo đến 2005 thì 2/3 dân số thế giới thiếu nước => Các câu sau bổ sung thông tin làm rõ ý câu chủ đề (câu nào cũng nói về nước)

* HS đọc đoạn văn (b)

?) Đâu là câu chủ đề? Từ ngữ chủ đề?

- Từ ngữ chủ đề: Phạm Văn Đồng

?) Các câu tiếp theo có tác dụng gì?

- Cung cấp thông tin về Phạm Văn Đồng theo lối liệt kê các hoạt động đã làm

?) Các ý trong 2 đoạn văn được sắp xếp như thế nào?

- Từ khái quát -> cụ thể, từ tổng thể -> bộ phận

* HS đọc đoạn văn (a)

?) Theo em cần sắp xếp các ý, các câu như thế nào cho hợp lí?

- Cấu tạo -> công dụng -> cách sử dụng

?) Đoạn văn trên có nhược điểm gì?

- Không rõ câu chủ đề, chưa rõ công dụng, ý lén xén

?) Đoạn văn trên nên tách đoạn và viết lại mỗi đoạn như thế nào?

- HS thảo luận, viết ra phiếu học tập

-> trình bày -> GV nhận xét, sửa chữa

* HS đọc đoạn văn (b)

?) Nội dung của đoạn văn trên là gì? Nhược điểm?

- Giới thiệu về chiếc đèn bàn

- ý lộn xộn, các câu gắn kết với nhau thiếu chặt chẽ

?) Nên giới thiệu đèn bàn bằng phương pháp nào? Tách làm mấy đoạn? Mỗi đoạn nên viết như thế nào?

- Giới thiệu theo trình tự: từ ngoài vào, từ dưới lên

+ Đế đèn: gắn công tắc
+ Dây dẫn nối với công tắc

+ Đui đèn: bóng đèn

+ Chao đèn (đồng, sắt, hợp kim...)

?) Hãy sửa lại đoạn văn trên?

* HS làm vào phiếu học tập -> trình bày -> GV sửa

?) Qua 2 đoạn văn trên, hãy rút ra đặc điểm của đoạn văn thuyết minh?

- 3 HS -> GV chốt -> 1 HS đọc ghi nhíªuª
	I. Đoạn văn trong văn bản thuyết minh
1. Nhận dạng các đoạn văn thuyết minh
- Đoạn a, b:

+ Câu 1: Câu chủ đề

+ Câu còn lại bổ sung làm rõ ý câu chủ đề

- Đoạn văn thuyết minh thường viết theo kiểu diễn dịch
2. Sửa lại các đoạn văn thuyết minh chưa chuẩn

a) Đoạn (a)

- Lỗi:
ko rõ câu CĐ, công dụng


ý lộn xộn

- Sửa:
    tách thành 2 đoạn

                      cấu tạo: ngoài -> trong

                       cách dòng

b) Đoạn (b)

- Lỗi:
ý lộn xộn

Các câu lk chưa chặt chẽ

- Sửa:
    tách thành 2 đoạn

                      Sắp xếp theo trình tự: dưới     

                       -> trên

3. Ghi nhớ: SGK(15)

	Hoạt động 2(Thực hành , thuyết trình, vấn đáp...)
- HS làm việc cá nhân -> trình bàt 
* Chú ý cấu tạo, mô hình đoạn văn thuyết minh

* Dựa vào đoạn văn viết về Phạm Văn Đồng để viết đoạn văn giới thiệu về Hồ Chí Minh (năm sinh, năm mất, vài nét về cuộc đời hoạt động cách mạng, những cống hiến to lớn đối với dân tộc, thời đại)
	II. Luyện tập
1. Bài tập 1 (15)
Viết mở bài và kết bài cho đề văn “Giới thiệu trường em”

2. Bài tập 2 (15)

Viết đoạn văn thuyết minh với chủ đề “Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại”




4. Củng cè(Vấn đáp2p)
5. Hướng dẫn về nhµ(Thuyết trình1p)
- Học bài, hoàn thành bài tập, chuẩn bị thuyết minh về một phương pháp, cách làm
D. Rút kinh nghiệm 
…………………………………………………………………………………………….......
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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QUÊ hương








      < Tế Hanh >

A. Mục tiêu
	1. Kiến thức:
	hs cảm nhận cảm hứng lớn trong thơ Tế Hanh nói chung và ở bài thơ này:Tình yêu quê huơng đằm thắm
-Hình ảnh khoẻ khoắn , đầy sức sống của con người và sinh hoạt lao động , lời thơ bình dị, gợi cảm xúc trong sáng , tha thiết.

	2 Kỹ năng  :  
	+KNBD:

-Nhận biết  tác phẩm thơ lãng mạn
-Đọc diễn cảm tác phẩm thơ

-Phân tích đựoc những chi tiết miêu tả, biểu cảm đặc sắc trong bài thơ
+KNS:

-Giao tiếp, suy nghĩ sáng tạo 

-Xác đinh giá trị bản thân, trách nhiệm với quê hương đát nước

	3.Thái độ :
	- Bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước


B. Chuẩn bị
- GV:Giáo án, TLTK, tranh ảnh
- HS:Soạn bài

C. Phương pháp
- Phương pháp vấn đáp, giảng bình, thuyết trình, học theo nhóm, động não, liên tuởng, tuởng tuợng...
D. Tiến trình

1- ổn định tổ chức (1’)

2- Kiểm tra bài cũ (5’)

? Đọc thuộc lòng diễn cảm bài thơ “Ông đồ”? Nêu giá và phân tích trị nội dung, nghệ thuật của bài? 
* Đáp án: Nêu nội dung, nghệ thuật: như ghi nhớ + Tổng kết

3- Bài mới (36’)
* Giới thiệu bài: “Quê hương mỗi người chỉ một...” Quê hương là nguồn cảm hứng lớn trong suốt đời thơ của Tế Hanh. Dưới ngòi bút của ông, nguồn cảm hứng này đã tạo thành một dòng  chảy tâm tình với nhiều bài thơ nổi tiếng, trong đó có một bài thơ chúng ta sẽ tìm hiểu hôm nay...
	Hoạt động 1(Vấn đáp, thuyết trình)
?) Nêu những hiểu biết của em về tác giả?
- 2 HS -> GVchèt

GV: Bài thơ viết khi lần đầu tiên tác giả xa quê, xa nhà đi học (18 tuổi)
? Kể tên tác phẩm chính của ông?

- HS kể

- Ông viết 4 bài thơ về quê hương

+ Quê hương (1939)

+ Nhớ (1956)

+ Trở lại con sông (1975) + Con sông xưa (1978)
* GV nêu yêu cầu đọc -> đọc mẫu -> 2 HS đọc lại

- Giọng nhẹ nhàng, trong trẻo, chú ý nhịp thơ

?) Giải thích một số từ khó: trai tráng, tuấn mã...
	I. Giới thiệu chung
1. Tác giả: (1921)
- Quê Quảng Ngãi
- Thơ ông thường mang nỗi buồn và tình yêu quê hương thắm thiết, nỗi khát khao  tổ quốc thống nhất 
2. Tác phẩm
- Trích trong tập “Nghẹn ngào” (1939). Sau in trong tập “Hoa niên”
II.Đọc ,hiểu văn bản
1.Đọc , chú thích


	Hoạt động 2(Vấn đáp, thuyết trình, giảng bình...)
?) Bài thơ viết theo thể thơ gì? Bố cục?
-  Thơ mới: thơ 8 chữ, vần chân và vần liền
- Bố cục: 3 phần

+ P1: 6 câu đầu: Cảnh đoàn thuyền ra khơi đánh cá

+ P2: 8 câu tiếp: Cảnh đoàn thuyền trở về bến

+ P3: Còn lại: tình cảm của tác giả đối với quê hương

Hoặc có thể chia bố cục:

+ P1: 2 câu đầu: Giới thiệu chung về “làng tôi”

+ P2: 6 câu tiếp: Miêu tả cảnh đoàn thuyền ra khơi đánh cá

+ P3: 8 câu tiếp: Cảnh thuyến cá trở về bến

+ P4: Còn lại: Nỗi nhớ làng của tác giả

?) Bài thơ mở đầu bằng hình ảnh “làng tôi” Cái làng ấy hiện lên như thế nào? Có gì đặc biệt?

- Làm nghề chài lưới

- Nước bao vây – cách biển một ngày sông

=> Đặc biệt là : làng chài

?) Tác giả giới thiệu mình bằng cách nào? Tác dụng?

- Bằng phương pháp thuyết minh: nêu thông tin chính xác

- Tác dụng: câu thơ chính xác mà có hồn khi miêu tả “nước bao vây” -> làng như con thuyền bồng bềnh, thơ mộng

* HS đọc 6 câu tiếp

?) Đây là những câu thơ miêu tả cảnh “trai tráng bơi thuyền đi đánh cá”. Tác giả đã tả như thế nào?

- Tả khung cảnh thiên nhiên: trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng -> bầu trời cao rộng, trong trẻo, nhuốm nắng hồng bình minh

- Hình ảnh đoàn thuyền: nhẹ băng như...giang

- Cánh buồm: giương to...góp gió

?) Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? Tác dụng?

- Phép liệt kê

- So sánh độc đáo: chiếc thuyền – con tuấn mã

                              Cánh buồm – mảnh hồn làng

- Động từ mạnh: băng, phăng, vượt -> khí thế dũng mãnh
 -> sức sống mạnh mẽ, đẹp đẽ, hùng tráng

?) Em cảm nhận như thế nào về hình ảnh so sánh “cánh buồm...gió”?

- Hàm chứa 3 vẻ đẹp

+ Các ĐT: Giương, rướn -> sức vươn mạnh mẽ

+ Hình ảnh so sánh: người đọc nhận thấy cả hình xác và linh hồn sự vật, gần gũi, thiêng liêng, cao cả

+ Màu sắc, tư thế: đẹp, lãng mạn, bay bổng

* GV bình: Hình ảnh cánh buồm trắng căng gió biển khơi quen thuộc bỗng trở nên lớn lao, bay bổng mà thiêng liêng, thơ mộng. Liệu có hình ảnh nào diễn tả được chính xác, giàu ý nghĩa và đẹp hơn để biểu hiện linh hồn làng chài như hình ảnh so sánh này?

* HS đọc đoạn tiếp

?) Nếu hình ảnh đoàn thuyền ra khơi đẹp khỏe khoắn thì hình ảnh đoàn thuyền trở về được miêu tả như thế nào qua cảm nhận của tác giả?

- Dân làng: tấp nập đón

- Kết quả lao động: con cá: tươi, ngon, bạc trắng

- Người đánh cá:         làn da rám nắng
                                   thân hình: ....vị xa xăm

- Con thuyền: nghỉ ngơi “im bến mỏi”
?) Tác giả tả bằng cách nào? Qua đoạn thơ, em hiểu thêm gì về tác giả?

- Dùng nhiều từ tượng thanh -> sự tấp nập đông vui, không khí chào đón thân mật => sự bình yên hạnh phúc đang bao phủ cuộc sống nơi đây

- Hình ảnh con người được tả thực vừa đẹp, vừa khỏe mạnh, vừa đậm chất lãng mạn -> Họ như những đứa con của thần biển, như những bức tượng đồng nâu...-> phi thường

- Nghệ thuật nhân hóa, ẩn dụ: nâng hình ảnh con thuyền có tâm hồn tinh tế, sâu lắng

-> tình yêu quê hương sâu sắc, sự đồng cảm, trân trọng, quý mến của tác giả

* GV: Tuy nhiên, những kí họa của nhà thơ không phải là những bức tranh trực tiếp tức thời. Cảnh và người chỉ hiện lên trong kí ức của nhà thơ. Vậy nhà thơ đã “tưởng nhớ” gì?

* HS đọc khổ cuối

?) Nhà thơ nhớ những gì? Tại sao?

- Biển xanh
                          nét đặc trưng của quê hương
- Cá bạc
                                  -> nhớ da diết, cồn cào, 
- Chiếc buồm vôi
                   không giấu niềm tự hào về
- Con thuyền                          quê hương xứ sở
- Mùi biển: nồng mặn

?) Tình cảm ấy được thể hiện bằng các thủ pháp nghệ thuật gì? Tác dụng?

- Liệt kê những hình ảnh cụ thể, biểu trưng của quê hương

- Cách ngắt nhịp: kể mà như đếm: “màu nước xanh/ cá bạc/ chiếc buồm vôi -> nghẹn ngào một nỗi nhớ thương đau đáu

* GV: Đây là dòng cảm xúc mộc mạc, chân thành vì đây là tiếng nói thốt lên tự đáy lòng của một con người xa quê, để trái tim mình luôn cùng nhịp đập với sông biển quê hương
?) Em hiểu tấm lòng của nhà thơ với quê hương như thế nào?

- 2 HS -> GV chốt
	2.Kết cấu, bố cục
-Thể loại:Thơ tám chữ
-Bố cục:3 phần

3.Phân tích
a. Hình ảnh quê hương
*) Cảnh làng quê:
- Đẹp thơ mộng, trong sáng, thanh bình
*) Hình ảnh người dân chài

- Khi ra khơi đánh cá thì khỏe khoắn, tươi vui tràn đầy sức sống

- Khi trở về: khỏe mạnh, lãng mạn, đầy ắp niềm vui

b. Tình cảm của tác giả với quê hương

- Nhà thơ nhớ da diết, yêu tha thiết và tự hào về quê hương của mình

	Hoạt động 3 (Trình bày một phút, .._
?) Phương thức biểu đạt của bài thơ có gì đặc biệt?
- Là bài thơ trữ tình, phương thức biểu đạt chủ yếu là biểu cảm nhưng phần lớn số câu thơ là miêu tả, phục vụ cho biểu cảm trữ tình

?) Những nét đặc sắc nghệ thuật nào làm nên cái hay và truyền cảm cho bài thơ?

- Sáng tạo hình ảnh thơ       chân xác, không tô vẽ
                                       bay bổng, lãng mạn, có hồn

- Các biện pháp tu từ: ẩn dụ, so sánh, nhân hóa

?) Những đặc sắc nghệ thuật trên thể hiện nội dung gì?
- 2 HS -> GV chốt

- 1 HS đọc ghi nhớ
	4. Tổng kết
a.Nội dung:
bài thơ là bày tỏ của tác giả về một tình yêu tha thiết đối với quê hương làng biển

b.Nghệ thuật.

hình ảnh thơ sáng tạo, liên tưởng bay bổng , thể thơ 8 chữ 

c Ghi nhí : sgk(18)


	Hoạt động 4(Khăn phủ bàn)
- HS thảo luận nhóm -> Trình bày -> HS nhận xét -> GV sửa chữa
	IV. Luyện tập
Phân tích, chỉ ra cái hay của những câu thơ sau
 “ Chiếc thuyền nhẹ...góp gió...”


4. Củng cố (Vấn đáp2p)
5. Hướng dẫn về nhà (Thuyết trình1p)
- Học thuộc lòng bài thơ, phân tích

- Tập viết bài PBCN về bài thơ (vào vở bán trú)

- Chuẩn bị: Khi con tu hú

? Tìm hiểu tác giả, tác phẩm, chia bố cục, phân tích, tổng kết

E. Rút kinh nghiệm
………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Văn bản 
Khi con tu hó








      <Tố Hữu >

A. Mục tiêu
1.Kiến thức;

-Những hiểu biết bước đầu về Tố Hữu
- Giúp HS cảm nhận được lòng yêu cuộc sống, niềm khao khát tự do cháy bỏng của người chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi đang bị giam cầm được thể hiện bằng những hình ảnh gợi cảm và thể thơ lục bát giản dị mà tha thiết.
-Nghệ thuật khắc hoạ hình ảnh

2.Kĩ năng:

+KNBD:

-Đọc diễn cảm một tác phẩm thơ thể hiện 

- Bồi dưỡng tình yêu cuộc sống.
- Rèn kĩ năng phân tích thơ tự do, thơ trữ tình cách mạng

+KNS:
	+KNS:

-Giao tiếp, suy nghĩ sáng tạo 

-Xác đinh giá trị bản thân, trách nhiệm với quê hương đát nước

	- Bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước


3.Thái độ:

- giáo dục niềm khao khát sống tự do, yêu nước

B. Chuẩn bị
- Giáo án, TLTK, tranh ảnh về Tố Hữu
C. Phương pháp
- Phương pháp vấn đáp, thuyết trình, giảng bình,,,,
D. Tiến trình

1- ổn định tổ chức (1’)

2- Kiểm tra bài cũ (5’)

? Đọc thuộc lòng bài thơ “Quê hương” và phân tích tình cảm của nhà thơ dành cho quê hương?

3- Bài mới (30’)

* Giới thiệu bài: Tự do vốn là khao khát của con người. Nó tha thiết và thiêng liêng, nó đem lại niềm tin và nghị lực cho con người. Điều này được nhà thơ Tố Hưuc thể hiện rõ..
	Hoạt động 1(Vấn đáp, thuyết trình)
?) Nêu vài nét về tác giả mà em biết?
- 2 HS -> GVbæ sung
- Tố Hữu là nhà thơ cách mạng tiên phong, đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Với Tố Hữu đường đến với cách mạng cũng là đường đến với thơ ca. Mẹ Tố Hữu là người giỏi thơ ca -> ông thừa hưởng tố chất đó -> nhà thơ xuất sắc của thơ ca Việt Nam

- Thơ ông dễ đọc, dễ thuộc, dễ đi vào lòng người

?) Em biết gì về xuất xứ tác phẩm?
- 1 HS nêu -> GV chốt


	I. Tìm hiểu chung
1. Tác giả: (1920- 2002) tên thật là Nguyễn Kim Thành. - Quê ở Thừa Thiên Huế
- Ông là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng và kháng chiến, là nhà thơ lớn của dân tộc

2. Tác phẩm: 
- Viết vào T7/1939 khi tác giả bị bằt giam trong nhà lao Thừa Phủ

- Trích 36 câu đầu của bài thơ

	Hoạt động 2(Vấn đáp, thuyết trình,,,)
* GV nêu yêu cầu đọc -> HS đọc – nhận xét

GV đọc lại

- HS giải thích từ khó
?) Bài thơ sáng tác theo thể thơ gì? Bố cục?

- Thơ lục bát
?) Chia bố cục đoạn thơ?
- 2 phần      - 6 câu đầu:Bức tranh mùa hè trong tâm tg’ 
                   - 4 câu cuối: tâm trạng người tù cách mạng   
* GV: 6 câu đầu tả cảnh, 4 câu cuối tả tình

* HS đọc 6 câu đầu

?) Bài thơ mở đầu: tiếng chim tu hú đã làm thức dậy trong tâm tưởng người tù cách mạng một bức tranh mùa hè như thế nào?

- Rộn rã âm thanh: tu hú, tiếng ve, sáo diều

- Rực rỡ sắc màu: vàng bóng, hồng nắng, lúa chín

- Hương vị: chín, ngọt

- Đường nét: không gian cao rộng, khoáng đạt, sáo diều chao lượn tự do

?) Tác giả cảm nhận bức tranh mùa hè ngßai nhà tù bằng những giác quan nào?
 – thị giác, thính giác, vị giác(M¾t, tai, lưỡi)
?) Nhận xét gì về cách dùng từ của tác giả?

- Dùng các từ chỉ  

+ sự vận động của thời gian: “đang chín, ngọt dần”
+ sự mở rộng của không gian: càng rộng, càng cao

+ Sự náo nức của cảnh vật: đôi...không

=> một mùa hè tràn đầy sinh lực

?) Theo em, âm thanh của tiếng chim tu hú mở đầu bài thơ có ý nghĩa gì?

- Âm thanh quen thuộc, tha thiết, đánh thức cả thiên nhiên, cả tâm hồn con người. Đây là tín hiệu của mùa hè rực rỡ, sự sống tưng bừng, trời cao lồng lộng tự do

?)Bài thơ sáng tác ở trong tù. Vậy bức tranh thiên nhiên mùa hè trên giúp em cảm nhận như thế nào về tâm hồn nhà thơ?

- Có trí tưởng tượng phong phú, sự cảm nhận mãnh liệt, tinh tế của một tâm hồn trẻ trung, yêu đời, khao khát tự do
* GV: 6 câu thơ như một bản nhạc say sưa thể hiện bằng ngôn từ và đời sống bên trong của nó. Nhà thơ đã vận dụng tài tình thể thơ lục bát dân gian và cảm xúc “cái tôi” dồi dào của Thơ mới

* HS đọc 4 câu cuối

?) 4 câu cuối là tâm trạng, cảm xúc của tác giả. Tâm trạng đó như thế nào? Vì sao?

- Uất hận vì bị giam cầm

- Ngột ngạt cao độ

- Khao khát tự do cháy bỏng muốn thoát khỏi tù ngục trở về cuộc sống đời thường

?) Tâm trạng đó được diễn tả bằng nghệ thuật gì? Tác dụng?

- Từ ngữ gây cảm giác mạnh: đập tan, chết uất
- Từ ngữ cảm thán: ôi, thôi, làm sao

- Cách ngắt nhịp bất thường: 6/2, 3/3

=> diễn tả nỗi đau khổ, uất ức đến tột cùng muốn thoát khỏi cảnh tù đầy để trở về cuộc sống tự do hoạt động cách mạng

* GV: Bằng thủ pháp độc lập, tương phản giữa một bên là cảnh thiên nhiên tươi đẹp, dạt dào sức sống và một bên là tâm trạng dằn vặt, u uất, đau khổ của người tù tạo nên một kết cấu độc đáo cho bài thơ

?) Mở đầu và kết thúc bài thơ đều xuất hiện âm thanh tiếng tu hú nhưng lại có ý nghĩa khác nhau. Khác nhau như thế nào?
- Tiếng tu hú mở đầu là tiếng gọi vào hè náo nức, rộn ràng

- Tiếng tu hú cuối bài: là tiếng gọi của khát vọng tự do tha thiết, cháy bỏng

* GV: Tiếng chim tu hu hú tạo nên cảm xúc nhất quán của bài thơ: Tình yêu thiên nhiên, tâm trạng ngột ngạt khi phải sống trong cảnh tù đày và khát vọng trở về với cuộc sống tự do. Tiếng chim tu hú vang lên như tiếng gọi của tự do                      
	II. Đọc hiểu văn bản
1.Đọc, chú thích

2.Thể loại, bố cục
-Thể loại : Thơ lục bát
- Bố cục : 2 phÇn
3. Phân tích 

a. Bức tranh mùa hè trong tâm tưởng người tù cách mạng
- Mùa hè rỗn rã âm thanh rực rỡ sắc màu, ngọt ngào hương vị, bầu trời khóang đạt tự do tràn đầy sức sống

b. Tâm trạng người tù cách mạng

- Người tù ngột ngạt, uất hận, khao khát thoát khỏi tù ngục trở về cuộc sống tự do



	Hoạt động 3 (Trình bày 1 phút, ..)
?) Hãy tổng kết giá trị nội dung, nghệ thuật của bài thơ?
- Nội dung: Bài thơ tả cảnh dào dạt sức sống, có hồn, tình thì sôi nổi, sâu sắc và da diết

- Nghệ thuật: thể thơ lục bát mềm mại, uyển chuyển, linh hoạt, giọng điệu tự nhiên, cảm xúc nhất quán

* HS đọc ghi nhớ
	4. Tổng kết
a. Nội dung: Bài thơ diễn tả tình yêu cuộc sống, tâm trạng đau khổ, phẫn uất tột độ và niềm khao khát tự do cháy bỏng của nhà thơ

b. Nghệ thuật: Bài thơ tả cảnh và tả tình một cách truyền cảm, hình ảnh đầy ấn tượng, thể thơ uyển chuyển, linh hoạt
c. Ghi nhớ (SGK 20)

	Hoạt động 4 (Thảo luận ..)
- HS thảo luận -> trình bày

- HS làm việc cá nhân
	IV. Luyện tập
1. BT  4 (20)

Cái hay của bài thơ thể hiện ở “cảnh” và “tình”

2. Đặt nhan đề khác

- Khúc hát tự do

- Hè dậy trong lòng

- Tiếng chim giục giã


4. Củng cố (Vấn đáp:2p)đọc diễn cảm bài thơ
5. Hướng dẫn về nhà (1p)Thuyết trình
- Học thuộc bài thơ, phân tích
- Soạn: Tức cảnh Pác Pó (theo vở bài tập)

E. Rút kinh nghiệm

…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..
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    Tuần 22- Tiết 81
 Câu nghi vấn (tiếp)
A. Mục tiêu
	1 .Kiến thức:
	- Giúp HS hiểu được các chức năng khác của câu nghi vấn: khẳng định, phủ định...

	2. Kỹ năng  :  
	+KNBD:

- Rèn kĩ năng dùng câu nghi vấn ở các chức năng khác nhau,tạo lập văn bản
+KNS:thực hành , phân tích ví dụ...

	3. Thái độ:
	- Có ý thức sử dụng câu nghi vấn  phù hợp với tình huống giao tiếp


B. Chuẩn bị
- Giáo án, TLTK, bảng phụ

C. Phương pháp
- Phương pháp vấn đáp, thuyết trình, phân tích ví dụ mẫu....
D. Tiến trình

1- ổn định tổ chức (1’)

2- Kiểm tra bài cũ (5’):
? Thế nào là câu nghi vấn? Chức năng chính của câu nghi vấn? Đặt 2 câu nghi vấn có hình thức và ý nghĩa khác nhau?
3- Bài mới (36’)

	Hoạt động 1(Vấn đáp, thuyết trình, phân tích ví dụ mẫu)
GV treo bảng phụ – HS đọc VD ở bảng phụ
?) Trong các VD trên, câu nào là câu nghi vấn?
a) Những người...bao giờ?

b) Mày ®Þnh...®Êy µ?

c) Có chết không? Lính đâu? Sao ..vậy? Không còn phép tắc gì nữa µ?

d) Cả đoạn

e) Con gái...ư? Chả lẽ...ấy!

?) Các câu nghi vấn trên có dùng để hỏi không?

- Không

?) Vậy dùng để làm gì?

a) Bộc lộ tình cảm, cảm xúc (sự hoài niệm, tiếc nuối)

b) Đe dọa

c) Đe dọa

d) Khẳng định

e) Bộc lộ cảm xúc (ngạc nhiên)

?) Dấu kết thúc ở câu nghi vấn có phải lúc nào cũng là dấu ? không?

- Không. Có thể là dấu !

?) Qua các VD trên, theo em, câu nghi vấn còn dùng với những chức năng nào nữa?

- 2 HS -> GV chốt

- 1 HS đọc ghi nhớ

* GV treo bảng phụ

1) Cậu có thể cho mình mượn bút được không? 

-> Nhờ vả (cầu khiến)

2) Bác đi làm ¹? -> sắc thái kính trọng

* Lưu ý: Những câu nghi vấn không dùng để hỏi là những câu có thể thay thế bằng những câu khác có ý nghĩa tương đương

VD: Bài khó thế này ai mà làm được?

       Bài khó thế này không ai làm đượcêuê  
	I. Những chức năng khác
1.Khảo sát, phân tích ngữ liệu
a) Bộc lộ tình cảm, cảm xúc nuối tiếc
b) c) khẳng định

e) bộc lộ cảm xúc ngạc nhiên

2. Ghi nhớ: SGK (22)

	Hoạt động 2 (Vấn đáp, thuyết trình)
- HS làm miệng
- HS thảo luận nhóm

-> Đại diện trình bày

-> HS nhận xét -> GV chữa

- Phần còn lại bằng câu có ý nghĩa tương đương gọi mỗi nhóm một HS lên bảng viết

- HS làm ra phiếu học tập

-> Chấm chéo -> Đại diện trình bày -> GV sửa

- HS thảo luận -> trình bày


	II. Luyện tập

1. Bài tập 1 (22)

a) Con người đáng kính ấy ­? -> bộc lộ tình cảm, cảm xúc (sự ngạc nhiên)
b) Cả đoạn (trừ câu: Than ôi!) -> phủ định, bộc lộ tình cảm, cảm xúc tiếc nuối

c) Sao ta...rơi? -> cầu khiến, bộc lộ tình cảm, cảm xúc

d) Ôi, nếu...bóng bay?-> phủ định, bộc lộ tình cảm, cảm xúc

2. Bài tập 2 (23)

a) Sao cụ...thế? Tội gì...lại? ăn mãi...liệu?
-> phủ định

b) Cả đàn bò...làm sao? -> bộc lội tình cảm: băn khoăn, ngần ngại

c) Ai dám...mẫu tử? -> khẳng định

d) Thằng bé...gì? Sao lại...khóc? -> hỏi

Viết lại bằng những câu có ý nghĩa tương đương

a) Cụ không phải lo xa quá như thế. 
Không nên nhịn đói mà để tiền lại. 
ăn hết thì lúc chết không có tiền để mà lo liệu

b) Không biết chăc là thằng bé có thể chăn dắt được đàn bò hay không?

c) Thảo mộc tự nhiên có tình mẫu tử

3. Bài tập 3 (24)

Mẫu: 
a) Bạn có thể kể cho mình nghe nội dung của phim “Cuộc chiến Trân Châu cảng” được không?

b) Cô bé bán diêm ơi! Sao cuộc đời cô bé bất hạnh đến thế?

4. Bài tập 4 (24)

- Trong giao tiếp nhiều câu nghi vấn không dùng để hỏi mà có thể dùng để chào. Người nghe không nhất thiết phải trả lời mà có thể đáp lại bằng một câu chào khác (hoặc 1 câu nghi vấn khác)
-> người nói và người nghe có quan hệ rất thân mật


4. Củng cè(2p) Vân đáp)
- (Nêu tác dụng của câu nghi vấn
5. Hướng dẫn về nhà (Thuyết trình 1p)
- Học bài, viết đoạn văn có câu nghi vấn dùng với các chức năng khác nhau

- Chuẩn bị: Câu cầu khiến (theo câu hỏi SGK – BT)
E. Rút kinh nghiệm 
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…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

-----&0&-----
NS:...../....../2014

NG:...../......./2014




                    Tuần 22, Tiết 82 
thuyết minh về 
một phương pháp (cách làm )
A. Mục tiêu

1. Kiến thức
-Sự đa dạng về đối tượng đựoc giới thiệu trong bài văn thuyết minh
-Đặc điểm, cách làm bài văn thuyết minh

-Mục đích, yêu cầu, cách làm bài văn thuyết minh về một phương pháp 

2. Kĩ năng: 
+KNBD:

Rèn kĩ năng quan sát đối tượng cần thuyết minh:Một cách làm
-Tạo lập đựoc một văn bản thuyết minh theo yêu cầu:Biết viết một bài văn thuyết minh về một cách thức , phương pháp , cách làm có độ dài 300 chữ
+KNS:giao tiếp, thuyết trình, ....
3. Thái độ: giáo dục ý thức quan sát, tìm hiểu cuộc sống

B. Chuẩn bị
- Giáo án, TLTK, bảng phụ

C. Phương pháp
- Phương pháp vấn đáp, thuyết trình...
D . Tiến trình

I- ổn định tổ chức (1’)

II- Kiểm tra bài cũ

? Nêu các yêu cầu khi viết một đoạn văn thuyết minh? Đọc Bài tập 3 (15)

III- Bài mới (30’)

	Hoạt động 1 (Vấn đáp)
GV treo bảng phụ -> HS đọc VD a

?) văn bản (a) thuyết minh về vấn đề gì?

- Cách làm đồ chơi cho em bé

?) Có mấy bước cần làm? Có thể thay đổi thứ tự các bước này không?

- 3 bước -> Không thể thay đổi

* HS đọc văn bản (b)

?) Văn bản thuyết minh về vần đề gì? Có mấy bước?

- Cách nấu canh rau ngót...

- 3 bước

?) 2 văn bản có điểm nào chung? Vì sao?

- Đèu có 3 bước làm -> Muốn làm một cái gì thì phải có nguyên liệu, cách làm và yêu cầu thành phẩmêuê
?) Cách làm được trình bày theo thứ tự nào?

- Nguyên liệu -> cách làm -> thành phẩm

?) Nhận xét về cách diễn đạt của 2 văn bản

- Ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu

* GV: Thuyết minh cách làm là quan trọng nhất, phải tuân theo một trình tự nhất định thì mới có kết quả như mong muốn

?) Qua 2 văn bản, theo em, khi cần thuyết minh cách làm một đồ vật ta phải làm như thế nào?

- 2 HS nêu -> GV chốt -> 1 HS đọc ghi nhớ
	I. Giới thiệu một phương pháp (cách làm)

1Khảo sát, phân tích ngữ liệu
- Các bước làm

a) Nguyên liệu

b) Cách làm

c) Yêu cầu thành phẩm

2. Ghi nhớ: SGK(26)

	Hoạt động 2(Khăn phủ bàn,vấn đáp...)
- HS làm theo nhóm

-> Đại diện trình bày

- HS nhận xét -> GV sửa

- HS làm miệng

? Nhận xét về cách đặt vấn đề

? Bố cục của bài thuyết minh này?

? Bài giới thiệu mấy cách đọc?

? Thế nào là đọc nhanh?

? Số liệu có tác dụng gì?
	II. Luyện tập

1. Bài tập 1 (26)

Thuyết minh một trò chơi thông dụng của trẻ em

a. Mở bài: Giới thiệu khái quát trò chơi

b. Thân bài:

* Số người chơi, dụng cụ chơi

* Cách chơi (luật chơi): những qui định thắng, thua, pham luật

* Yêu cầu đối với trò chơi

c. Kết bài: ý nghĩa của trò chơi

2. Bài tập 2 (26)

a) Mở bài (cách đặt vấn đề): từ đầu -> này

b) Thân bài: tiếp -> ý chí

- Đọc thông thường

- Đọc thành tiếng

- Đọc thầm     theo dòng

                       theo ý (nhìn bao quát từ trên xuống)

c) Kết bài: Còn lại: Nêu số liệu -> tăng sức thuyết phục


IV. Củng cè(2p Vấn đáp)
V. Hướng dẫn về nhà (Thuyết trình 1p)
- Lập dàn ý thuyết minh: Cách rang cơm

- Chuẩn bị: Thuyết minh một danh lam thắng cảnh

E. Rút kinh nghiệm 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NS:....../....../2014

NG:....../....../2014                   
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Văn bản 

Tức cảnh pác pó
<Hồ Chí Minh>
A. Mục tiêu
	1. Kiến thức:
	-Một đặc điểm của thơ Hồ Chí Minh: Sử dụng thể loại thơ tứ tuyệt để thể hiện tinh thần hiện đại của người chiến sĩ cách mạng.

-Cuộc  ssống vật chất và tinh thần của HCMinh trong những năm tháng hoạt động cách mạng đầy khó khăn , gian khổ qua một bài thơ đựoc sáng tác trong nhữg ngày tháng cách mạng chưa thành công

	2. Kỹ năng  :  
	+KNBD:

- đọc hiểu thơ tứ tuyệt của HCMinh

-Phân tích đựoc những chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong tác phẩm
+KNS

-thuyết trình, hiểu giá trị độc lập..

	3. Thái độ   :
	- Bồi dưỡng lòng kính yêu lãnh tụ


B. Chuẩn bị
- SGK, SGV, giáo án, tài liệu tham khảo, bảng phụ.
C. Phương pháp
- Phương pháp vấn đáp, thuyết trình, giảng bình...

D. Tiến trình
I. ổn định tổ chức (1’)

II. Kiểm tra bài cũ (5’)
? Đọc thuộc lòng diễn cảm và cho biết giá trị nội dung, nghệ thuật của bài thơ “Khi con tu hú”? Phân tích tâm trạng của tác giả trong bài thơ?

* Đáp án: HS đọc thuộc lòng, nêu giá trị nội dung, nghệ thuật như ghi nhớ và phân tích khổ cuối làm toát lên tâm trạng bâng khuâng, xót xa, tiếc nuối của tác giả
III. Bài mới
* Giới thiệu bài: Sau 30 năm bôn ba hải ngoại tìm đường cứu nước, đầu năm 1941, chủ tịch Hồ Chí Minh bí mật về Pác Pó (Cao Bằng). Giây phút thiêng liêng và cảm động ấy đã được nhà thơ Tố Hữu ghi lại:





Ôi sáng xuân nay, xuân 41





Trắng rừng Biên giới nở hoa mơ





Bác về...Im lặng. Con chim hót





Thánh thót bờ lau, vui ngẩn ngơ...

Tại đây, Bác đã sống và làm việc như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu...

	Hoạt động 1 (Vấn đáp, thuyết trình)

?) Hãy giới thiệu những nét chính về Hồ Chí Minh?

- 2 HS trình bày

?) Nêu xuất xứ của bài thơ?

- 1 HS -> GV chốt


	I. Giới thiệu chung
1. Tác giả: (19/5/1890 -2/9/1969)

- Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại, một danh nhân văn hoá thế giới
2. Tác phẩm

- Viết 2/1941 khi Bác bí mật về nước chỉ đạo cách mạng VN (tại Pác Pó – Cao Bằng)



	Hoạt động 2 (Vấn đáp, thuyết trình, ...)
* GV hướng dẫn đọc -> đọc mẫu -> 2 HS đọc lại

* HS giải thích 2 từ: cháo bẹ, lịch sử Đảng
? Bài thơ sáng tác theo thể thơ nào? Hãy nêu lại đặc điểm của thể thơ đó?

?) Bố cục bài thơ? – 2 phần

+ Phần 1: 3 câu đầu: Cảnh sinh hoạt và làm việc của Bác ở Pác Pó

+ Phần 2: Câu cuối: Cảm nghĩ của Bác

?) Em cảm nhận như thế nào về bài thơ?

- 3 HS nêu -> GV chốt

* GV nêu hướng phân tích

?) Câu thơ mở đầu bài thơ Bác muốn nói điều gì? Cấu tạo câu thơ này có gì đặc biệt? Tác dụng?

- Giới thiệu nề nếp sinh hoạt của Bác giữa núi rừng

- Câu thơ sử dụng tiểu đối:     Thời gian: sáng/tối

                                              Không gian : suối/hang

                                        Hành động : ra/vào

-> Diễn tả hành động đều đặn, nhịp nhàng của Bác

?) Nhận xét về nhịp điệu câu thơ ?

- Ngắt nhịp 4/3 -> tạo 2 vế sóng đôi, nhịp nhàng, nề nếp. Giọng điệu thoải mái, phơi phới

-> Bác ung dung, hòa điệu với nhịp sống núi rừng, luôn luôn làm chủ hoàn cảnh sống

?) Sau khi giới thiệu nề nếp sinh hoạt, Bác đã cho ta biết về bữa ăn của Bác như thế nào ? Nhận xét của em về cái ăn của Bác ?

- Cháo bẹ : cháo ngô
đơn sơ, giản dị, 

- Rau măng : rau và măng rừng        kham khổ

?) Em hiểu như thế nào về cụm từ " vẫn sẵn sàng" ? 

- Rau, cháo đầy đủ đến mức dư thừa, luôn có sẵn

-> cách nói hãm hỉnh, vui đùa, thích thú với hòan cảnh sống hiện tại

?) ý thơ ở câu 3 thật bất ngờ ? Tại sao ?

- Bác giới thiệu việc làm của Bác : dịch sử Đảng

-> Công việc lớn lao, vĩ đại, chỉ đạo Cách mạng Việt Nam từ nơi cội nguồn

-> Bàn đá thô ráp, gồ ghề, lỗi lõm -> Khó khăn, thiếu thốn, bộc lộ tinh thần phấn đấu hi sinh vì sự thuận lợi của cách mạng

?) Phép đối trong câu 3 thể hiện như thế nào ?

- Đối ý : bàn đá chông chênh /dịch sử Đảng

(Điều kiện làm việc tạm bợ)/(công việc quan trọng)

- Đối thanh : BTBB – TTT

* GV : 3 từ "dịch sử Đảng " là vần T còn thể hiện ý chí gang thép của Bác Hồ

?) Cuộc sống trên của Bác có nét giống với thú vui của ai ?

- Thú lâm tuyền của các tao nhân mặc khách

*GV : Người xưa thường tìm đến lâm tuyền vì cảm thấy bất lực trước thực tế xã hội, muốn " lánh đục về trong" còn HCM thì sống hoà nhịp với lâm tuyền với cốt cách người chiến sĩ làm sự nghiệp lớn

?) Câu cuối cùng, Bác nhận xét về cuộc đời cách mạng như thế nào? Tại sao ?

- Cuộc đời cách mạng "sang" -> nhận xét tự nhiên, bất ngờ, thú vị

- Hoàn cảnh sống thiếu thốn, gian khổ nhưng nhiều niềm vui…

* GV : Rõ ràng việc ăn, ở không phải là sang chỉ có việc làm dịch sử Đảng là sang nhất vì nó đem lại ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin về để đấu tranh giải phóng dân tộc, đem lại sự giàu sang hạnh phúc cho cả dân tộc

?) Qua đây em nhận xét gì về vẻ đẹp tâm hồn Bác ?

- Cao quý, vĩ đại, trí tuệ, sang suốt, lạc quan, tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng mà người theo đuổi
	II.Đọc ,hiểu văn bản

1.Đọc, chú thích

2.Thể loại, bố cục

-Thể thơ :thất ngôn tứ tuyệt
- Bố cục: 2 phần

3. Phân tích

a. Niềm vui của Hồ Chí Minh khi được sống và làm việc giữa thiên nhiên
- Cuộc sống tuy khó khăn, thiếu thốn nhưng Bác vẫn say mê làm công việc cách mạng, ung dung, hoà nhịp với thiên nhiên, làm chủ hoàn cảnh sống

b. Cái “sang” của cuộc đời Hồ Chí Minh

- Bác lạc quan, tin tưởng vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng

	Hoạt động 3 (Vấn đáp, trình bày một phút)

?) Bài thơ giúp em hiểu như thế nào về cuộc sống, tâm hồn của Bác khi ở Pác Pó?
- Cuộc sống gian khổ, khó khăn -> niềm vui cách mạng, vui được sống hoà hợp với thiên nhiên -> phong thái lạc quan

?) Nhận xét về nghệ thuật của bài thơ?

- Lời thơ thuần việt, giản dị

- Giọng thơ tự nhiên, nhẹ nhàng, vui đùa, phấn khởi

=> 1 HS đọc ghi nhớ
	4. Tổng kết

a.Nội dung

b.Nghệ thuật

c. Ghi nhớ  : SGK(30)

	Hoạt động 4 (Vấn đáp, khăn phủ bàn,,)
- HS thảo luận -> trình bày -> nhận xét -> GV chữa
	. Luyện tập
Bài tập 3(29)


IV. Củng cố (Đọc diễn cảm bài thơ2p)

V. Hướng dẫn về nhµ(Thuyết trình 1p)
- Học thuộc bài thơ, phân tích

- Chuẩn bị: “Ngắm trăng”, “Đi đường”

+ Chia bố cục, phân tích theo bố cục

+ Tổng kết giá trị nội dung, nghệ thuật

E. Rút kinh nghiệm

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
................................................................................................................................................
NS:....../......./2013

NG:...../......./2013
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 Câu cầu khiến

A. Mục tiêu
	1.Kiến thức:
	- Giúp HS hiểu rõ đặc điểm hình thức của câu cầu khiến. Phân biệt câu cầu khiến với các kiểu câu khác

- Nắm vững chức năng chính của câu cầu khiến

	2. Kỹ năng  :  
	+KNBD:

- Rèn kĩ năng sử dụng câu cầu khiến phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp, nhận biết câu cầu khiến trong văn bản
+KNS:-Ra quyết định, giao tiếp

	3. Thái độ   :
	- Có ý thức sử dụng đúng kiểu câu


B. Chuẩn bị
- Giáo án, TLTK, bảng phụ

C. Phương pháp
- Phương pháp vấn đáp, thuyết trình, động não, thực hành có hướng dẫn, phân tích ví dụ mẫu...........
D. Tiến trình

I- ổn định tổ chức (1’)

II- Kiểm tra bài cũ (5’): 

? Hãy cho biết các chức năng của câu nghi vấn? Cho 2 Ví dụ minh hoạ?

III- Bài mới (36’)

	Hoạt động 1 (Vấn đáp, phân tích ví dụ mẫu)
GV treo bảng phụ – HS đọc VD

?) Tìm các câu cầu khiến trong đoạn trích? Dựa vào đặc điểm hình thức nào để xác định?

- Thôi đừng lo lắng
           có từ cầu khiến: đừng, 

- Cứ về đi
              đi, thôi

- Đi thôi con

* GV: Các từ cầu khiến: hãy, đừng, chớ đứng trước hoặc đi, thôi, nào đứng sau từ biểu hiện nội dung cầu khiến

?) Các câu cầu khiến trên dùng để làm gì?

- Khuyên bảo, yêu cầu

*HS đọc ví dụ 2

?) Cách đọc câu “mở cửa” trong (b) có khác với cách đọc câu “ mở cửa” trong (a) không?

- Câu (b) đọc nhấn mạnh giọng hơn

?) Câu “mở cửa” trong (b) dùng để làm gì?

- Dùng để đề nghị, ra lệnh

?) Vậy ở (a) dùng để làm gì?

- Là câu trần thuật dùng để trả lời câu hỏi

*GV: Những câu trên là câu cầu khiến. Vậy em hiểu như thế nào về kiểu câu cầu khiến? Lấy ví dụ minh hoạ?

- 3 HS nêu -> GV chốt -> 1 HS đọc ghi nhớ(31)êuê
	I. Đặc điểm và chức năng

1.Khảo sát, phân tích ngữ liệu
* Câu cầu khiến:

a) Thôi đừng lo lắng ->khuyên bảo

b) Cứ về đi -> yêu cầu

c) Đi thôi con -> yêu cầu

* Từ ngữ cầu khiến: đừng, đi, thôi

2. Ghi nhớ: SGK (31)

	Hoạt động 2 (Khăn phủ bàn, thuyết trình, vấn đáp..)

- HS làm miệng

- HS lên bảng đặt câu thay đổi -> Nêu nhận xét

- Chia nhóm: 3 nhóm, mỗi nhóm 1 câu -> Nhận xét chéo -> GV chốt

- HS thảo luận -> trình bày

- HS làm miệng

- HS làm ra phiếu học tập

-> GV thu chấm
	II Luyện tập
1. Bài tập 1 (31):

* Đặc điểm hình thức: Có các từ: hãy, đi, đừng

* Chủ ngữ: chỉ người đối thoại, có đặc điểm khác nhau

a) Vắng chủ ngữ -> Dựa vào ngữ cảnh mới biết người đối thoại là Lang Liêu

b) Chủ ngữ là: ông giáo -> ngôi thứ 2 số ít

c) Chủ ngữ là: chúng ta -> ngôi thứ 1 số nhiều (ngôi gộp có người đối thoại)

* Thêm bớt chủ ngữ:
a) Con hãy lấy gạo...-> đối tượng tiếp nhận thể hiện rõ hơn, yêu cầu nhẹ nhàng, tình cảm hơn

b) Hút trước đi -> ý nghĩa cầu khiến mạnh hơn, câu nói kém lịch sự hơn

c) Nay các anh...-> thay đổi ý nghĩa cơ bản của câu (trong số người tiếp nhận không có người nói)
2. Bài tập 2 (32)

a) Thôi, im...đi -> vắng chủ ngữ, từ ngữ cầu khiến “đi”

b) Các em đừng khóc -> Chủ ngữ ngôi 2 số nhiều, từ ngữ cầu khiến “đừng”

c) Đưa tay...mau. Cầm lấy...này -> vắng chủ ngữ, không có từ ngữ cầu khiến chỉ có ngữ điệu cầu khiến

3. Bài tập 3 (32)

a) Vắng chủ ngữ

b) Có chủ ngữ (ngôi thứ 2 số ít) -> ý cầu khiến nhẹ hơn, thể hiện rõ hơn tình cảm của người nói với người nghe

4. Bài tập 4 (32)

- Tác giả dùng câu nghi vấn làm cho yêu cầu cầu khiến nhẹ hơn, ít rõ ràng hơn -> phù hợp với tính cách và vị thế của DC

5. Bài tập 5 (32)

- “Đi đi con!” -> Chỉ có người con đi

- “Đi thôi con!” -> Con và mẹ cùng đi


IV. Củng cố (Vấn đáp2p)Khái niệm câu cầu khiến, tác dụng , cho VD

V. Hướng dẫn về nhà (Thuyết trình 1p)
- Học bài, hoàn thành bài tập. Tập viết đoạn văn có dùng câu cầu khiến

- Chuẩn bị: Câu cảm thán

E. Rút kinh nghiệm 
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….
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